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CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH
(Được cấp phép thành lập và hoạt động tại Việt nam)
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Niên độ 2006 


I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 

1. Thành lập:  Công ty CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH (dưới đây gọi là “Công ty”) được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước là Công ty GẠCH MEN THANH THANH theo Quyết định số 1760/QĐ-BXD ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Bộ Xây Dựng. Công ty CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH trực thuộc Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1, là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ. Công ty CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 4703000091, cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2004 và thay đổi lần thứ tư ngày 08 tháng 06 năm 2006.

2. Hình thức sở hữu vốn: vốn cổ phần.

Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đồng. 

Số cổ phần của các cổ đông sáng lập (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ tư) như sau:


1. Bà PHAN THỊ MỸ LINH

Đại diện vốn Nhà nước
          144.000 cổ phần


2. Ông TRẦN HƯNG LƯƠNG

Đại diện vốn Nhà nước

30.000 cổ phần


3. Bà CHÂU THỊ DIỆU PHƯƠNG
Đại diện vốn Nhà nước

30.000 cổ phần


4. Ông HOÀNG QUỐC TRUNG
Đại diện vốn NLĐ trong DN
138.931 cổ phần


5. Ông NGUYỄN ĐỨC LỢI

Đại diện vốn NLĐ ngoài DN      55.600 cổ phần


8. Ông HOÀNG QUỐC TRUNG




       820 cổ phần


9. Ông NGUYỄN ĐỨC LỢI 





       249 cổ phần 


10. Ông VŨ NGỌC TOÀN





       200 cổ phần


11. Ông NGUYỄN ĐỨC DŨNG




       100 cổ phần


12. Bà DƯƠNG THỊ TUYẾT





       100 cổ phần  

Trụ sở chính của Công ty đặt tại : Đường số 1 – KCN Biên Hoà 1 – TP. Biên Hoà – Tỉnh Đồng Nai

3. Lĩnh vực kinh doanh :  Theo giấy phép đầu tư hiện hành, lĩnh vực hoạt động của Công ty gồm :

· Sản xuất và mua bán các loại vật liệu xây dựng;

· Mua bán vật tư và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng;

· Đầu tư và kinh doanh địa ốc, cơ sở hạ tầng;

· Xây lắp công nghiệp;

· Khai thác và chế biến khoáng sản;

· Kinh doanh vận tải và dịch vụ du lịch;

· Tư vấn, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

1. Niên độ kế toán

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu vào 01/01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Các báo cáo tài chính được thể hiện bằng Đồng Việt nam (“VND”)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán là chế độ kế toán Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán  và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chính của Công ty đã được soạn thảo trên cơ sở dồn tích, quy ước theo giá gốc, phù hợp với các yêu cầu luật định, các chuẩn mực kế toán hiện có của Việt nam; Vì vậy, các nguyên tắc và thực hành kế toán đang được áp dụng tại Việt Nam có thể khác với thông lệ tại các nước và các thể chế khác.

Các báo cáo tài chính này đã được soạn thảo và trình bày phù hợp theo hệ thống kế toán Việt Nam ban hành theo quyết định 15/2006 – QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức Nhật ký chung để ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền và tương đương tiền.

Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư ngắn hạn khác có thời hạn đáo hạn ban đầu không quá ba tháng.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : theo giá gốc.

Giá vốn của hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho là phương pháp kê khai thường xuyên.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định 

Tài sản cố định hữu hình được xác định theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế. Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, xác định trên cơ sở thời gian hữu dụng ước tính của tài sản, áp dụng theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003.Số năm khấu hao cho từng nhóm tài sản như sau :


Nhà cửa, vật kiến trúc
10-30 năm


Máy móc thiết bị
08 năm


Phương tiện vận tải
07-08 năm


Thiết bị văn phòng
08 năm

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết : Theo giá gốc. Lợi nhuận thuần được chia từ công ty con, công ty liên kết phát sinh sau ngày đầu tư được ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh. Các khoản được chia khác (ngoài lợi nhuận thuần) được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu tư.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn : tại thời điểm lập báo cáo tài chính các khoản đầu tư chứng khoán có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác : tại thời điểm lập báo cáo tài chính các khoản đầu tư khác có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được coi là đầu tư ngắn hạn, còn nếu có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được coi là đầu tư dài hạn.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn : Dự phòng giảm giá đầu tư được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc của các khoản đầu tư lớn hơn giá trị thị trường của chúng.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay 

Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : Theo chí phí vay thực tế.

Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay : Chi phí đi vay được vốn hoá khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai cho việc sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay được xác định một cách đáng tin cậy.

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác

Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính mà tài sản đó mang lại lợi ích kinh tế.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán sẽ tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch đó.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm : Theo thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu : 

Ghi nhận cổ tức :  Theo nghị quyết  Đại hội cổ đông thường niên.

Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế : Theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu 

11.1 Doanh thu bán hàng :  Ghi nhận tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá và xuất hoá đơn bán hàng.

11.2 Doanh thu cung cấp dịch vụ : Ghi nhận tại thời điểm công việc dịch vụ đã hoàn thành và xuất hoá đơn bán hàng.

11.3 Doanh thu hoạt động tài chính : Các khoản thu về lãi tiền gửi, lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận tại thời điểm có khả năng thu được lợi ích kinh tế và được xác định chắc chắn.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính 

Các khoản chi phí lãi tiền vay, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái và các khoản chi phí tài chính khác được ghi nhận tại thời điểm có bằng chứng phát sinh chi phí không kể đã chi hay chưa chi tiền.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN của năm hiện hành. Công ty được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi là 15%/ năm,  được miễn thuế TNDN trong 5 năm, từ năm 2004 đến hết năm 2008 và được giảm 50% trong 5 năm tiếp theo.

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được tính đầy đủ, sử dụng phương thức công nợ, cho sự khác biệt tạm thời giữa giá trị tính thuế của tài sản và nợ phải trả với giá trị sổ sách ghi trên báo cáo tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính được áp dụng trong niên độ mà tài sản được bán đi hoặc khoản nợ phải trả được thanh toán; thuế suất được dự tính trên cơ sở thuế suất đã ban hành hoặc xem như có hiệu lực tại ngày lập bảng cân đối kế toán. 
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái  

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá áp dụng vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được kết chuyển vào báo cáo lãi lỗ.

Tài sản lưu động và công nợ ngắn hạn bằng tiền gốc ngoại tệ tại ngày lập bảng cân đối kế toán được quy đổi theo tỷ giá áp dụng vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Các khoản chênh lệch chưa thực hiện do quy đổi được trình bày trên cân đối kế toán.

Công nợ dài hạn bằng tiền gốc ngoại tệ tại ngày lập bảng cân đối kế toán được quy đổi theo tỷ giá áp dụng vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Các khoản chênh lệch lãi / lỗ do quy đổi được kết chuyển vào thu nhập hoặc chi phí tài chính thuộc báo cáo kết quả kinh doanh.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong bảng cân đối kế toán 

1. 
30/06/2007
01/01/2007
2. Tiền và các khoản tương đương tiền
18.105.786.045
3.536.497.354
3. Tiền mặt:
2.109.528.689
1.677.760.859
· Tiền gửi ngân hàng: 
15.996.257.356
1.858.736.495
4. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
-
-

5. Các khoản phải thu khác
3.912.956.434
3.912.956.434
· Các khoản phải thu khác:
307.943.864
3.912.956.434
· Hàng tồn kho
45.425.374.324
67.248.226.909
· Nguyên liệu vật liệu:
25.839.067.244
30.437.040.619
· Công cụ dụng cụ:
2.030.501.606
2.139.060.408
· Thành phẩm:
18.263.605.474
35.968.353.882
Cộng giá gốc hàng tồn kho
46.133.174.324
68.544.454.909

6. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
(707.800.000)
(1.296.228.000)
7. 
30/06/2006
01/01/2007
8. Thuế và các khoản khác phải thu 
77.954.520
77.954.520
9. Thuế thu nhập doanh nghiệp
75.932.997
75.932.997

10. Thuế khác
-
2.021.523
11. Phải thu dài hạn nội bộ
-
-

12. Phải thu dài hạn khác
-
-

13. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình


Nhà xưởng,
Máy móc
Phương tiện
Thiết bị
Tổng cộng


vật kiến trúc
thiết bị
vận tải
quản lý 


I. Nguyên giá 

14. Số đầu năm 
21.640.700.672
199.583.653.082
5.478.291.991
265.045.652
226.967.691.397

15. Mua trong năm
-
-
-
21.192.000
21.192.000

ĐT XDCB hoàn thành
-

-
-


Tăng khác
-
-
-
-
-

Chuyển sang BĐS đầu tư
-
-
-
-
-

16. Thanh lý, nhượng bán
-
-
-
-
-
Giảm khác 
-
-
-
-
-

17. Số cuối năm 
21.640.700.672
199.583.653.082
5.478.291.991
286.237.652
226.988.883.397
II. Giá trị hao mòn 

18. Số đầu năm 
11.422.275.100
111.773.972.535
3.459.185.603
208.573.604
126.864.006.842
19. Khấu hao trong năm
543.777.828
7.814.910.774
201.246.876
26.957.586
8.586.893.064

Tăng khác
-
-
-
-
-

Chuyển sang BĐS đầu tư
-
-
-
-
-

Thanh lý, nhượng bán
-
-
-
-
-

20. Giảm khác 
-
-
-
-
-
21. Số cuối năm 
11.966.052.928
119.588.883.309
3.660.432.479
235.531.190
135.450.899.906
22. Số đầu năm 
10.218.428.572
87.809.680.547
3.491.456.129
56.472.047
100.103.684.555
23. Số cuối năm
9.674.647.744
79.994.769.773
1.817.859.512
50.706.462
91.537.983.491
24. Tài sản cố định thuê tài chính

25. Tài sản cố định vô hình



Nhãn hiệu

Tổng cộng



hàng hoá




I. Nguyên giá 

Số dư đầu năm 

4.207.646.000

4.207.646.000

Mua trong năm

-

-

Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp

-

-

Tăng do hợp nhất kinh doanh

-

-

Tăng khác

-

-

Thanh lý, nhượng bán 

-

-

Số dư cuối năm 

4.207.646.000

4.207.646.000

II. Giá trị hao mòn 

26. Số dư đầu năm 

631.146.898

631.146.898
27. Khấuhao trong năm

105.191.154

105.191.154
Thanh lý, nhượng bán

-

-

Giảm khác 

-

-

28. Số dư cuối năm 

736.338.052

736.338.052
III. Giá trị còn lại 

29. Tại ngày đầu năm 

3.576.499.102

3.576.499.102
30. Tại ngày cuối năm

3.471.307.948

3.471.307.948

31/12/2006
01/01/2006
31. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:
-
35.252.762.130

32. Chi phí dự án xử lý nước thải 
- 
33. 1.172.179.091

34. Chi phí dự án cải tạo nhà hành chính
- 
35. 109.032.713

Tổng Cộng
- 
36. 1.281.211.804

37. Bất động sản đầu tư
-
-

38. Đầu tư dài hạn khác 
-
-

39. Chi phí trả trước dài hạn
136.363.638
181.818.184
40. Chi phí trả trước dài hạn là chi phí thuê gian hàng trưng bày tại Trung tâm thương mại FICO. Chi phí này còn được phân bổ trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc niên độ 31/12/2006.
41. 

30/06/2007 
01/01/2007
42. Các khoản vay và nợ ngắn hạn
77.946.414.331 
87.974.308.764
43.  Vay ngắn hạn ngân hàng 
65.598.492.307
70.888.386.740

· 
Đây là những khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Nai, vay theo hạn mức tín dụng, với thời hạn vay cho từng khế ước nhận nợ là từ 6 đến 8 tháng, lãi suất vay từ 4,5% đến 10,80 %/ năm. Chi tiết gồm:

· + Vay bằng đồng Việt Nam (VNĐ)
63.372.350.617
70.138.521.221
· + Vay bằng ngoại tệ 
2.057.911.740
749.865.519
·                Tương đương (USD)
128,218.80
268,391.00 

· + Vay bằng ngoại tệ
168.229.950
1.444.298.240

·                  Tương đương (EUR)
7.950
76,160.00 

· Vay Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng Số 1
7.609.922.024
7.609.918.024
· Vay dài hạn Ngân hàng đến hạn trả 
4.738.000.000
9.476.000.000
· Tại thời điểm 30/06/2007 là khoản vay phải trả trong vòng 06 tháng tới với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Nai, chi tiết theo từng hợp đồng như sau:

+Hợp đồng số 01/2003/HĐ 

· và Biên bản bổ sung số 01/2004/BSHĐ
4.738.000.000
9.476.000.000
+Hợp đồng số 01/2000/HĐ 

· 

30/06/2007 
01/01/2007
· Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước:
860.422.528
869.950.555
· Thuế GTGT hàng bán nội địa
337.482.451
347.010.478
· Thuế thu nhập doanh nghiệp
522.940.077          
522.940.077
44. Chi phí phải trả:
-
-

· Các khoản phải trả phải nộp khác:
10.129.827.117
10.126.655.896
Chi tiết gồm :

Kinh phí công đoàn
· 121.546.788
97.485.991

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
· 709.641.409
526.889.767

Nhận ký quỹ dài hạn
· 6.250.000.000
6.350.000.000

Phải trả khác
· 3.048.638.920
3.152.280.138

Tổng Cộng
· 10.129.827.117
10.126.655.896
45. 
46. Phải trả dài hạn nội bộ
-
-

47. Vay và nợ dài hạn
5.560.533.868
5.560.533.868
· Tại thời điểm 30/06/2007 là khoản vay phải trả sau 12 tháng tới với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Nai (Hợp đồng số 01/2003/HĐ).


Đây là khoản vay để thực hiện dự án mở rộng sản xuất gạch men, để đảm bảo khoản vay trên Công ty đã thế chấp 02 dây chuyền sản xuất gạch lát nền, dây chuyển sản xuất gạch ốp tường và dây chuyền sản xuất gạch granite.

48. Tài sản thuế TN hoãn lại và thuế TN hoãn lại phải trả
-
-

49. Vốn chủ sở hữu


      a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu  :
Diễn giải
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Vốn khác của chủ sở hữu
Cổ phiếu ngân quỹ
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Số dư đầu năm trước
40.000.000.000
· 424.272.909
· (80.000.000)
· 2.400.000.000

- Tăng vốn trong năm trước





- Lãi trong năm trước



· 7.596.892.640

- Tăng khác


· (81.940.000)


- Giảm vốn trong năm trước





- Chia cổ tức



· (4.391.200.000)

- Trích lập các quỹ



· (2.805.692.640)

- Giảm khác





Số dư cuối năm trước, đầu năm nay
40.000.000.000
· 424.272.909
· (161.940.000)
· 2.800.000.000

- Tăng vốn trong năm nay





- Lãi trong năm nay



· 4.049.464.484

- Tăng khác 





- Giảm vốn trong năm nay





- Chia cổ tức



· (2.791.026.000)

- Trích lập các quỹ





- Giảm khác





Số dư cuối năm
40.000.000.000
424.272.909
(161.940.000)
· 4.058.438.484

b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu :


Năm nay
Năm trước


Tổng số
Vốn cổ phần thường
Vốn cổ phần ưu đãi
Tổng số


Vốn cổ phần thường
Vốn cổ phần ưu đãi

Vốn đầu tư của Nhà nước
20.400.000.000
20.400.000.000

20.400.000.000
20.400.000.000


Vốn góp       (cổ đông)
19.600.000.000
19.600.000.000

19.600.000.000
19.600.000.000


Thặng dư vốn cổ  phần







Cổ phiếu ngân quỹ
(161.940.000)
(161.940.000)

(161.940.000)
(161.940.000)


Cộng
39.838.060.000
39.838.060.000

39.838.060.000
39.838.060.000


c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức lợi nhuận  :

· 
30/06/2007
Năm 2006
· Vốn chủ sở hữu 



+ Vốn góp đầu năm
40.000.000.000
40.000.000.000


+ Vốn góp tăng trong năm
-
-


+ Vốn góp cuối năm
40.000.000.000
40.000.000.000

                  Bao gồm : Cổ đông Nhà nước
20.400.000.000
20.400.000.000


Cổ đông khác
19.600.000.000
19.600.000.000

· Cổ tức lợi nhuận đã chia : 
2.791.026.000
4.391.200.000
d. Cổ tức : 


· Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán : Chưa công bố

· Cổ tức công bố trên cổ phiếu thường : Chưa công bố

· Cổ tức công bố trên cổ phiếu ưu đãi : Chưa công bố

· Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi luỹ kế chưa được ghi nhận.
· e. Cổ phiếu : 
30/06/2007
01/01/2007
· Số lượng Cổ phiếu được phép phát hành
4.000.000
4.000.000

· Số lương Cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ
4.000.000
4.000.000


+ Cổ phiếu thường
4.000.000
4.000.000


+ Cổ phiếu ưu đãi
-
-

· Số lương cổ phiếu được mua lại
12.820
12.820
· 
+ Cổ phiếu thường
12.820
12.820

+ Cổ phiếu ưu đãi
-
-

· Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
4.000.000
4.000.000


+ Cổ phiếu thường
4.000.000
4.000.000


+ Cổ phiếu ưu đãi
-
-

· Mệnh giá cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)
10.000
10.000

50. Nguồn kinh phí
-
-

51. Tài sản thuê ngoài
-
-

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

· Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
30/06/2007
Năm 2006
· Doanh thu bán hàng
161.019.201.080
276.181.077.200
· Doanh thu cung cấp dịch vụ
-
-

· Cộng
161.019.201.080
276.181.077.200
· Các khoản giảm trừ doanh thu
30/06/2007
Năm 2005
· Chiết khấu thương mại
625.846.806
1.346.556.134
· Giảm giá hàng bán
27.262.713
517.516.692
· Hàng bán bị trả lại
65.900.293
240.970.825
Cộng
719.009.812
2.105.043.651
· Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV
30/06/2007
Năm 2006
· Doanh thu thuần về bán hàng
160.300.191.268
274.076.033.549
· Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ
-
-

· Cộng
160.300.191.268
274.076.033.549
· Giá vốn hàng bán 
145.606.651.768
243.907.199.214
· Doanh thu hoạt động tài chính
30/06/2007
Năm 2006
· Lãi tiền gửi, tiền cho vay
25.718.310
120.609.398
· Lãi chênh lệch tỷ giá
-
-

· Cổ tức được chia
-
-

· Doanh thu hoạt động tài chính khác
153.600.000
21.204.833
· Cộng
179.318.310
141.814.231
· Chi phí tài chính
30/06/2007
Năm 2006
· Lãi tiền vay
4.714.651.033
10.499.767.450
· Lỗ chênh lệch tỷ giá

141.892.134
· Cộng
4.714.651.033
10.641.659.584
· Chi phí thuế TNDN hiện hành
30/06/2007
Năm 2006
· Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập 

· chịu thuế năm hiện hành
-
522.940.077
· Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm

trước vào chí phí thuế TN hiện hành năm nay
-
-

· Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành
-
522.940.077
Thuế TNDN phải nộp năm 2006 là thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất tại xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

· Năm 2007, Công ty được miễn thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

· 
30/06/2007
Năm 2006
52. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
-
-

· Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố


· Chi phí nguyên liệu, vật liệu
102.148.003.137
191.686.870.282
· Chi phí nhân công
7.927.499.627
17.897.464.637
· Chi phí khấu hao TSCĐ
8.692.084.218
17.249.296.578
· Chí phí động lực
8.767.966.471
16.797.935.486
· Chi phí dịch vụ mua ngoài
1.540.028.822
3.882.664.516
· Chi phí khác bằng tiền
3.207.869.648
6.206.501.746
Cộng
132.283.451.923
253.720.733.245
Các báo cáo tài chính trên đây đã được phê duyệt bởi Ban Điều hành Công ty ngày 20/07/2007.


Phụ trách Kế toán 
Tổng Giám đốc
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